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7. Tỷ lệ di căn hạch theo vị trí nhóm hạch và 
chặng hạch. 

Chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá hạch di căn trong 
NC này trên 72BN trong tổng số 152BN. Tuy nhiên 
chúng tôi nhận thấy đặc điểm di căn hạch UTCTC 
IB,IIA trong tiểu khung theo trình tự nhóm hạch từ hạch 
hố bịt, tới hạch chậu ngoài và hạch chậu gốc. Theo 
chặng hạch thì di căn hạch chặng gần 18,1% tới xa 
12,5%, kết quả này tương tự các NC khác cho rằng 
UTCTC di căn theo trình tự ít di căn nhảy cóc. Tỷ lệ di 
căn hạch bịt là cao nhất 12,5% hoàn toàn phù hợp với 
logic bệnh tuy nhiên vẫn có tỷ lệ cao di căn hạch chủ 
bụng tới 11,1%. Điều này có thể lí giải là do trường 
chiếu xạ ngoài tiểu khung chưa bao trùm được vị trí 
nhóm hạch chủ bụng. Do vậy trong quá trình phẫu 
thuật sau xạ trị cần chú ý kiểm tra nhóm hạch chủ 
bụng đề phòng bỏ sót di căn hạch xa.  

KẾT LUẬN 
Qua NC 152 trường hợp ung thư CTC giai đoạn IB-

IIA được điều trị bằng xạ trị tiền phẫu tại bệnh viện K 
năm 2009-2011 chúng tôi rút ra kết luận sau: Tỷ lệ di 
căn hạch chậu là 19.7% (Tính chung cho cả 2 giai 
đoạn). Tỷ lệ di căn hạch chậu ở giai đoạn IB (12.9%) 
thấp hơn giai đoạn IIA (25.6%) có ý nghĩa thống kê.Di 
căn hạch chậu của nhóm <50 tuổi (23.9%) cao hơn ở 
nhóm ≥ 50 tuổi (16.5%), sự khác biệt chưa có ý nghĩa. 
Di căn hạch chậu của nhóm kích thước u ≥4cm 
(25.8%) cao hơn ở nhóm u<4cm (15.6%), tuy nhiên 
khác biệt chưa có ý nghĩa. Tỷ lệ di căn hạch chậu của 
nhóm thể mô bệnh học loại UTBM tuyến (29.4%) cao 
hơn ở loại UTBM vẩy (14.8%). Nhưng sự khác biệt 
chưa có ý nghĩa. Không có sự khác biệt về tỷ lệ di căn 
hạch chậu giữa 2 cách thức xạ trị, tổng liều xạ trị. Di 
căn trải đều đủ các nhóm hạch, cao nhất là hạch hố 
bịt, tỷ lệ di căn hạch chủ bụng còn cao 11,1% có thể 
do nằm ngoài trường chiếu tia xạ tiền phẫu. 
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Tác dụng TRIỆU CHỨNG KHẠC ĐờM của thuốc hl  

trong điều trị viêm họng đỏ cấp 
 

Tạ Văn Bình - Đại học Y Hà Nội 
tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mở, 

có nhóm chứng, trên 30 bệnh nhân ≥ 18 tuổi, chẩn 
đoán viêm họng đỏ cấp nhằm đánh giá tác dụng giảm 
khạc đờm của thuốc HL so với nhóm chứng sử dụng 
thuốc xịt họng Anginovag cho thấy: sau 7 ngày điều trị 
hiệu quả giảm khạc đờm đạt 77,27% khỏi. Tác dụng 
giảm khạc đờm của dung dịch xịt họng HL tương 
đương với dung dịch xit họng Anginovag trên lâm sàng. 
Tiền sử dùng thuốc hay chưa dùng thuốc không ảnh 
hưởng đến kết quả điều trị. Thời gian mắc bệnh không 
ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

summary 
Randomized Clinical trial, open, placebo-controlled, 

in 30 patients ≥18 years of age, diagnosed with 
pharyngitis red level to assess the effect of the drug 

decreased sputum HL compared with the control group 
using throat spray Anginovag showed that after 7 days 
of treatment was effective in reducing sputum from 
77.27%. Effects of reduced mucus HL throat spray 
solution equivalent to the solution of clinical acid 
Anginovag throat. A history of drug use or not use 
drugs do not affect treatment outcome. Disease 
duration did not affect treatment outcome. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Y học hiện đại điều trị viêm họng đỏ cấp chủ yếu là 

điều trị triệu chứng dùng thuốc kháng Histamin, 
corticoid... hoặc điều trị tại chỗ. Chỉ dùng kháng sinh 
và giảm viêm khi bị bội nhiễm và có biến chứng [5]. 
Việc điều trị không đúng sẽ làm cho bệnh thành mạn 
tính dai dẳng ảnh hường đến sức khỏe và sinh hoạt, 
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công việc của người bệnh. Ngoài ra, việc sử dụng 
kháng sinh một cách tùy tiện đã làm cho sự đề kháng 
kháng sinh của một số loại vi khuẩn ngày càng tăng, 
dùng corticoid cũng gây nhiều tác dụng phụ [2][3]. 

Thuốc HL đã được nhóm nghiên cứu của Bệnh viện 
Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội nghiên cứu từ năm 
2007 dạng khí dung. Năm 2009, nghiên cứu dạng 
thuốc xịt và đánh giá tính an toàn, chống viêm, kháng 
khuẩn trên thực nghiệm đạt kết quả tốt. Để góp phần 
nghiên cứu nhằm đưa thuốc HL sớm được sử dụng 
trong cộng đồng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 
với mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm khạc đờm của 
thuốc HL trong điều trị viêm họng đỏ cấp. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
Khoa Ngũ quan - Bệnh viện Y học cổ truyền 

(YHCT) Hà Nội, từ 03/2010 - 11/2011. 
2. Thuốc nghiên cứu. 
Thuốc HL do Khoa Dược Bệnh viện YHCT Hà Nội 

sản xuất với thành phần: Cam thảo (9g), Đại thanh 
diệp (15g), Hoàng cầm (15g), Kim ngân hoa (30g), 
Kinh giới (15g), Ngưu bàng tử (15g), Tân di (6g), Td Tế 
tân (3g), Xạ can (6g), Menthol (0,015g), Tá dược vừa 
đủ (10 ml). 

3. Đối tượng nghiên cứu. 
59 bệnh nhân ≥18 tuổi, không phân biệt giới, nghề 

nghiệp, được chẩn đoán viêm họng đỏ cấp, tự nguyện 
tham gia và thoả mãn tất cả các điều kiện trong tiêu 
chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ theo y học hiện đại 
và y học cổ truyền được nêu trong đề cương nghiên cứu.  

4. Thiết kế nghiên cứu. 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nhãn 

mở, có nhóm chứng.  
Bệnh nhân được khám toàn thân và khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng theo tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ 
rồi được chia vào 2 nhóm: 

Nhóm chứng: 29 bệnh nhân, xịt thuốc Anginovag trong 
7 ngày, 3 ngày đầu cứ 3 giờ xịt 1 lần, tối đa 4 lần trong 
ngày, mỗi lần 2 nh ţ, các ngày sau mỗi ngày xịt 3 lần. 

Nhóm nghiên cứu: 30 bệnh nhân, xịt thuốc HL trong 
7 ngày, 3 ngày đầu cứ 3 giờ xịt 1 lần, tối đa 4 lần trong 
ngày, mỗi lần 2 nhát, các ngày sau mỗi ngày xịt 3 lần. 

5. Biến số nghiên cứu. 
Triệu chứng xuất tiết dịch trên bề mặt niêm mạc 

họng được quan sát trên lâm sàng và cả bằng nội soi 
cho bệnh nhân cả 2 nhóm trước và sau điều trị. 

6. Xử lý số liệu và tính kết quả. 
Các số liệu sau khi thu thập xong được làm sạch và 

xử lý theo phương pháp thống kê y sinh học trên phần 
mềm SPSS 16.0. 

KẾT QUẢ 
Hiệu quả điều trị 
Bảng 1: So sánh triệu chứng khạc đờm của hai 

nhóm sau điều trị 

Nhóm 
Nhóm nghiên cứu (n=30) Nhóm chứng (n=29) 

n % n % 
Hết đờm 17 77,27 17 80,95 
Còn đờm 5 22,73 4 19,05 

p > 0,05 

Sau 7 ngày điều trị triệu chứng khạc đờm giảm rõ 
rệt ở cả 2 nhóm. Kết quả điều trị ở nhóm nghiên cứu và 
nhóm chứng khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p>0,05. 

Bảng 2: ảnh hưởng của tình trạng dùng thuốc tới 
triệu chứng khạc đờm 

Nhóm 
 
 

Kết quả 

Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng 
Đã dùng 
thuốc 

Chưa dùng 
thuốc 

Đã dùng 
thuốc 

Chưa dùng 
thuốc 

n % n % n % n % 
Hết đờm 14 93,3 10 66,7 12 100 14 77,8 
Còn đờm 1 6,7 5 33,3 0 0 4 22,2 

p p > 0,05 p > 0,05 

ảnh hưởng của tình trạng dùng thuốc tới kết quả 
điều trị triệu chứng khạc đờm khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê. 

Bảng 3: ảnh hưởng của thời gian mắc bệnh tới triệu 
chứng khạc đờm 

Nhóm 
 

Kết quả 

Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng 
Thời gian  
≤ 7 ngày 

Thời gian  
> 7 ngày 

Thời gian  
≤ 7 ngày 

Thời gian  
> 7 ngày 

n % n % n % n % 
Hết đờm 15 71,4 9 100 19 86,4 7 87,5 
Còn đờm 6 28,6 0 0 3 13,7 1 12,5 

p p > 0,05 p > 0,05 

ảnh hưởng của thời gian mắc bệnh tới kết quả điều 
trị triệu chứng khạc đờm khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê. 

BÀN LUẬN 
Bảng 1 cho thấy ở nhóm nghiên cứu trong 22 bệnh 

nhân có khạc đờm ở nhóm nghiên cứu sau 7 ngày điều 
trị bằng HL thì có 17 bệnh nhân khỏi chiếm tỷ lệ 
77,27% còn 6 bệnh nhân không hết khạc đờm chiếm 
tỷ lệ 22,73%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p < 0,05. Tương tự như vậy ở nhóm chứng có 21 bệnh 
nhân có khạc đờm sau khi điều trị 7 ngày bằng 
Anginovag thì có 17 bệnh nhân khỏi chiếm 80,95% 
còn lại 4 bệnh nhân không khỏi chiếm tỷ lệ 19,05%, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. So sánh 
hiệu quả hết khạc đờm ở nhóm điều trị bằng HL với 
nhóm chứng điều trị bằng Anginovag thì thấy rằng sự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05, như 
vậy 2 thuốc này có tác dụng tương đương nhau. So 
sánh hiệu quả hết khạc đờm của nhóm sử dụng HL 
trong nghiên cứu này với nghiên cứu của Tạ Văn Bình 
năm 2007 thì tỷ lệ bệnh nhân hết khạc đờm trong 
nghiên cứu này thấp hơn, trong nghiên cứu của Tạ Văn 
Bình có 21/24 bệnh nhân hết khạc đờm chiếm tỷ lệ 
87,5% [1]. Hiệu quả nghiên cứu không cao hơn nghiên 
cứu của Tạ Văn Bình có thể là do dung dịch HL được 
sử dụng dưới dạng khí dung sẽ có tác dụng sinh khả 
dụng tốt hơn nên có tác dụng tốt hơn. 

Đánh giá ảnh hưởng của tiền sử sử dụng thuốc 
trước khi vào điều trị bảng 2 cho thấy không có sự ảnh 
hưởng của việc đã sử dụng thuốc hay chưa sử dụng 
thuốc trước khi vào điều trị đối với triệu chứng khạc 
đờm của cả 2 nhóm, sự khác biệt giữa tình trạng đã 
dùng thuốc và chưa dùng thuốc ở mỗi nhóm không có 
ý nghĩa thống kê p > 0,05. So sánh về tiền sử dùng 
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thuốc giữa nhóm điều trị bằng HL và nhóm điều trị 
bằng Anginovag thấy rằng sự khác biệt về hiệu quả 
điều trị là không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Đánh giá về thời điểm đến khám và điều trị trước 7 
ngày và sau 7 ngày bảng 3 cho thấy sự khác biệt về 
hiệu quả điều trị triệu chứng khạc đờm đối với bệnh 
nhân đến sớm hay đến muộn ở mỗi nhóm là không có 
ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Điều này có nghĩa là 
bệnh nhân đến sớm hay muộn hơn 7 ngày hiệu quả 
điều trị của cả HL và Anginovag là tương đương với 
nhau. So sánh ảnh hưởng của thởi điểm đến khám và 
nhận thuốc điều trị tới kết quả của triệu chứng khạc 
đờm thì sự khác biệt giữa nhóm điều trị bằng HL và 
nhóm điều trị bằng Anginovag không có ý nghĩa thống 
kê với p > 0,05. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân viêm họng đỏ cấp 

bằng dung dịch xit họng HL cho thấy sau 7 ngày điều 
trị hiệu quả giảm khạc đờm đạt 77,27% khỏi. Tác dụng 
giảm khạc đờm của dung dịch xịt họng HL tương 
đương với dung dịch xịt họng Anginovag trên lâm sàng. 
Tỷ lệ khỏi khạc đờm giữa nhóm viêm họng cấp (thể 
phong nhiệt) và nhóm đợt cấp của viêm họng mạn (thể 

đảm nhiệt) không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tiền 
sử dùng thuốc hay chưa dùng thuốc không ảnh hưởng 
đến kết quả điều trị. 
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Nguyễn Cảnh Phú và CS  

Đại học Y khoa Vinh  

Tóm tắt 
Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Nghệ An từ 

tháng 10 đến tháng 12 năm 2012. Mục tiêu: Khảo sát tỉ 
lệ hộ gia đình và trạm y tế sử dụng nước sạch, nhà tiêu 
hợp vệ sinh và hiệu quả công tác truyền thông, đào tạo 
đội ngũ tuyên truyền viên về nước sạch và vệ sinh môi 
trường giai đoạn 2009 - 2012 tại Nghệ An. Đối tượng 
nghiên cứu: Cán bộ chuyên trách VSMT của các 
huyện; Trưởng trạm y tế, cán bộ chuyên trách VSMT 
của xã, hội trưởng hội phụ nữ xã, cán bộ y tế thôn bản. 
Sổ sách ghi chép, báo cáo. Phương pháp: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu. Kết quả.(1) Tỉ lệ hộ 
gia đình nông thôn có nhà tiêu HVS tăng từ 30,2% năm 
2008 lên 40,15% năm 2011, thấp hơn mục tiêu của 
chương trình đề ra (70%). Tỉ lệ trạm y tế xã có nước 
sạch và nhà tiêu HVS tăng từ 70,3% năm 2008 lên 
80,1% năm 2011, thấp hơn mục tiêu chương trình 
NTP2 gần 20%.(2) Có 17% số xã đạt mục tiêu có trên 
65% số hộ sử dụng nhà tiêu HVS.(3) Các hoạt động 
truyền thông giáo dục, tập huấn nâng cao trình độ đảm 
bảo tiến độ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ 
và nhân dân các địa phương phương triển khai chương 
trình. Khuyến nghị: Tăng cường công tác tuyên truyền 
về các chương trình vay vốn ưu đãi cho mục tiêu vệ 
sinh hộ gia đình. Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ lực 
cho lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường, đặc biệt 
cho các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Từ khóa: Nghệ An; nông thôn; trạm y tế; nước 
sạch; nhà tiêu hợp vệ sinh. 

summary 
The study was conducted in Nghe An province 

from October to December 2012. Objective: To 
investigate the rate of household and health stations 
using clean water, hygiene toilets and the 
effectiveness of communication, training 
communicators on clean water and environmental 
hygiene (EH) in the period 2009 - 2012 in Nghe An. 
Subjects: Specialized officers in EH of the districts, 
head of commune health centers, specialized officers 
in EH of the communes, communal president of the 
Women's Union, village caregivers, documentations 
and reports. Methods: Cross-sectional descriptive and 
retrospective studies were employed in this study. 
Results (1) The rate of households using hygiene 
toilets increased from 30.2% in 2008 to 40.15% in 
2011, lower than the program objectives (70%). Ratio 
of commune health centers used clean water and 
hygiene toilets increased from 70.3% in 2008 to 80.1% 
in 2011, 20% lower than the target of NTP2 program. 
(2) There were 17% of communes achieved the target 
of 65% of households using hygiene toilets. (3) The 
results revealed that the training activities, workshop 
on raising awareness of staff and residents in 
population implemented program had been improved. 
Recommendation: Strengthening the propagation of 
the loan program targeted to household cleaning. 
Training local residents on water and environmental 


